
 

AN SINH Xã HỘI Và nghèo ĐóI ĐốI VỚI Sự PHÁT TRIỂN, 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ 

(Trường hợp người Khmer Nam bộ)  

NGÔ VĂN LỆ(*) 

1. Đồng bằng sông Cửu Long là 
đồng bằng rộng lớn, ngoài người Việt, 
người Khmer, người Hoa, người Chăm 
là những cư dân cư trú lâu đời, còn có 
nhiều thành phần tộc người sinh sống. 
Những cộng đồng tộc người này có mặt 
tại đồng bằng sông Cửu Long vào các 
thời điểm khác nhau, nhưng lại cùng 
nhau cộng cư, khai hoang lập làng. Trải 
qua hàng mấy trăm năm, các cộng đồng 
cư dân nơi đây, một mặt vừa kế thừa 
những giá trị văn hóa truyền thống của 
mình, mặt khác đã sáng tạo những giá 
trị văn hóa mới, hình thành nơi đây một 
vùng văn hóa. Hiện nay, khi nước ta 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, hướng tới mục tiêu “dân 
giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công 
bằng văn minh”, thì ở đồng bằng sông 
Cửu Long, để phát triển và phát triển 
bền vững, bên cạnh những vấn đề 
chung của cả nước còn có những khó 
khăn của một vùng, nơi có nhiều tộc 
người sinh sống. Trong tất cả các vấn 
đề có tính khu biệt của một vùng, thì 
vấn đề nghèo đói là một thách thức cần 
được quan tâm đúng mức. 

Trong những năm qua, chúng tôi đã 
tham gia thực hiện các dự án, các đề tài 

nghiên cứu khoa học nghiên cứu về văn 
hóa, tín ngưỡng tôn giáo và vấn đề giảm 
nghèo ở các vùng sâu, vùng xa - nơi các 
tộc người thiểu số sinh sống. Chúng tôi 
cũng đã có những bài viết đề cập đến 
những đặc điểm lịch sử và xã hội ảnh 
hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và 
phát triển bền vững của các tộc người 
thiểu số (11, 12). Trong bài viết này, 
chúng tôi trình bày về mối liên hệ tương 
tác giữa những đặc điểm lịch sử xã hội 
và đói nghèo đối với phát triển và phát 
triển bền vững ở các tộc người thiểu số, 
mà ở đây là người Khmer Nam bộ.(*) 

2. Do nhiều nguyên nhân lịch sử 
cũng như do quá trình di cư diễn ra lâu 
dài, phần lớn các tộc người thiểu số ở 
nước ta chủ yếu là cư dân nông nghiệp, 
nên có địa bàn cư trú ở nông thôn. Mà 
nông thôn, nơi các tộc người thiểu số 
sinh sống, lại là nông thôn miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, gặp rất nhiều khó 
khăn trong phát triển kinh tế. Vì vậy, 
kinh tế ở các vùng tộc người thiểu số cư 
trú và miền núi còn ở trình độ thấp, 
chậm phát triển, gặp rất nhiều khó 

                                            
(*)

 GS.TS., Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 



20  Thông tin Khoa học xã hội, số 7.2012 

 

khăn trong việc hội nhập với nền kinh 
tế thị trường của cả nước. Muốn phát 
triển kinh tế, vượt ra khỏi giới hạn tự 
cung tự cấp của nền nông nghiệp, thì 
phải tổ chức sản xuất hơn mức đòi hỏi 
của tiêu dùng và phải có thị trường. 

Quá trình phát triển nông nghiệp 
của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu 
Long thể hiện rất rõ hai đặc điểm. Đó là 
không có hiện tượng tích tụ đất đai và 
kinh tế hàng hóa kém phát triển. Hoạt 
động kinh tế của người Khmer chỉ nhằm 
đáp ứng nhu cầu hàng ngày, sản xuất 
nhỏ ít có khả năng tích lũy. Trước đây, 
khi sản xuất chỉ hướng tới phục vụ nhu 
cầu của gia đình trong điều kiện thiên 
nhiên còn nhiều ưu đãi thì hoạt động đó 
đã đáp ứng được nhu cầu của đời sống 
cùng với tâm lý không thích mua bán 
kiếm lời đã ăn sâu vào tiềm thức của 
người nông dân Khmer. Ngày nay, khi 
nền kinh tế thị trường tác động sâu sắc 
đến các hoạt động kinh tế và đời sống xã 
hội thì hai đặc điểm này lại là hai hạn 
chế. Dịch vụ trao đổi là đòn bẩy kích 
thích sản xuất và kinh tế phát triển 
trong nền kinh tế thị trường. Nhưng 
việc khuyến khích dịch vụ này lại mâu 
thuẫn với tập quán và thói quen truyền 
thống của hầu hết các tộc người thiểu 
số, trong đó có người Khmer Nam bộ. 

Các tổ chức, ngân hàng trong nước 
và quốc tế đã có nhiều cố gắng trong 
việc triển khai dịch vụ tín dụng nhỏ, cho 
đồng bào các tộc người thiểu số vay vốn 
với lãi suất thấp để phát triển sản xuất. 
Nhưng qua khảo sát của chúng tôi khi 
thực hiện Dự án hợp tác Việt Nam - 
Canada “Giảm nghèo tại các địa phương 
ở Việt Nam: Xây dựng năng lực đánh 
giá chính sách và lập dự án” được triển 
khai từ năm 1998 đến năm 2003, cho 

thấy hiệu quả sử dụng đồng vốn vay với 
lãi suất ưu đãi không đạt được hiệu quả 
như mong muốn. Phần lớn các trường 
hợp vay vốn sản suất không hiệu quả. 
Có nhiều trường hợp vay vốn không biết 
để làm gì, hoặc khi nhận được vốn lại 
mang trả lại ngân hàng vì sợ tiêu rồi 
không có tiền để trả nợ, cũng không ít 
những trường hợp cho tiền vào ống, 
không dám sử dụng. Tình trạng ngân 
hàng không thu hồi được vốn là khá phổ 
biến. Sở dĩ có tình trạng này là do 
không phải người dân cố tình không 
thanh toán công nợ, mà là do người dân 
không biết sử dụng hoặc chưa đủ khả 
năng sử dụng vốn. Trong những nghiên 
cứu gần đây lại cho chúng ta một góc 
nhìn khác, các hộ Khmer nghèo vay tiền 
ưu đãi, nhưng do đầu tư kém hiệu quả 
dẫn đến làm ăn thua lỗ, không có khả 
năng trả nợ ngân hàng nên đã trở thành 
những “con nợ khó đòi” (4). 

Phân phối tài sản còn mang nặng 
tính bình quân chủ nghĩa. Nhìn từ góc độ 
này cho thấy, rõ ràng, kinh tế chậm phát 
triển có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triển nguồn nhân lực ở các tộc người thiểu 
số. Mặt khác, các tộc người thiểu số ở 
nước ta còn bảo lưu nhiều yếu tố của xã 
hội tiền giai cấp. Vai trò của cộng đồng 
làng, bản, buôn, plây, phum, sóc như là 
đơn vị xã hội cơ bản còn đậm nét, chi 
phối đến đời sống mọi mặt của người 
dân. Trong mỗi làng bản đó, tuy những 
quy định của luật pháp đã có ảnh hưởng 
đến người dân, nhưng về căn bản người 
dân sống bình đẳng với nhau trên cơ sở 
tuân thủ luật tục truyền thống dưới sự 
điều hành của những người già làng, 
trưởng họ hay thầy cúng trong làng. 

ở tộc người Khmer, các chức sắc tôn 
giáo có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng 
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đồng. Giữa người và người là quan hệ 
đoàn kết, tương thân tương ái, mang 
tính cộng đồng cao. Sống trong một môi 
trường như vậy, tạo nên mối quan hệ 
gắn kết với cộng đồng, người dân sống 
chết với cộng đồng, không muốn xa rời 
cộng đồng. Do vậy, người dân không thể 
rời bỏ cộng đồng trong một khoảng thời 
gian nhất định, để tham gia các khóa 
học nâng cao năng lực. Như vậy, nếu 
trong xã hội truyền thống, những giá trị 
văn hóa của các tộc người thiểu số đã có 
một vị trí quan trọng trong cố kết cộng 
đồng, thì trong xã hội hiện đại lại là một 
lực cản làm hạn chế phát triển nguồn 
nhân lực ở các tộc người thiểu số.  

Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây do không có đất đai để canh tác, 
làm ăn thua lỗ, đầu tư không hiệu quả, 
nợ nần nhiều, hay thiếu việc làm ở nông 
thôn, nên có một bộ phận người Khmer 
đã rời bỏ địa phương đi làm ăn ở nơi 
khác. Theo đánh giá của lãnh đạo địa 
phương, hiện nay có khoảng 60-70% số 
hộ gia đình ở địa phương có người đi 
làm ăn xa (4). Nguyên nhân của di cư 
lao động là thiếu diện tích đất canh tác, 
nhưng lại áp dụng các loại máy móc, 
làm cho nhu cầu lao động không như 
trước, phí tiền mặt tăng. Ngoài ra, do 
người Khmer có trình độ học vấn thấp, 
phần lớn chưa qua đào tạo nên cuộc 
sống bấp bênh (6). Không có việc làm ổn 
định thể hiện sự bất ổn trong sinh kế 
của người dân.  

Bên cạnh đó, tình trạng nghèo đói ở 
các tộc người thiểu số chưa được giải 
quyết một cách căn cơ và có hiệu quả 
cũng ảnh hưởng rất lớn đến phát triển 
nguồn nhân lực ở các tộc người bản địa 
(tại chỗ) ở nước ta. Số dân ở các tộc 
người thiểu số thường chiếm một tỷ lệ 

nhỏ so với tộc người đa số, nhưng lại 
chiếm tỷ lệ nghèo đói cao. Việc giải 
quyết nghèo đói ở các tộc người thiểu số 
là một quá trình, lâu dài và khó khăn, 
không chỉ đối với những nước đang phát 
triển, mà cả những nước phát triển.  

3. ở nước ta việc điều tra xác định 
hộ nghèo đói được triển khai từ năm 
1993 với sự tham gia của nhiều tổ chức 
khác nhau (5). Chúng tôi, trên cơ sở 
triển khai đề tài ở tỉnh Sóc Trăng, nơi có 
ba tộc người cư trú, có thể nêu lên một 
số vấn đề về tương quan giữa đói nghèo 
và phát triển nhân lực. Theo điều tra 
tình hình đời sống của người Khmer ở 
tỉnh Sóc Trăng vào năm 1993 cho thấy, 
số hộ khá chiếm 10,17%, hộ trung bình 
chiếm 22,35% và hộ nghèo là 67,48%. ở 
hai huyện nghèo nhất tỉnh là Long Phú 
và Mỹ Tú, hộ nghèo chiếm tới 72,02% và 
72,65%. Như vậy, hơn 2/3 số hộ Khmer 
rơi vào cảnh nghèo đói (7, 10). Vào năm 
1994 tỉnh Sóc Trăng tiến hành điều tra 
61.292 hộ người Khmer cũng cho thấy, ở 
các huyện nghèo của tỉnh số hộ Khmer 
thuộc diện nghèo đói vẫn chiếm một tỷ 
lệ cao (theo đó huyện Thạnh Trị số hộ 
Khmer thuộc diện nghèo đói chiếm 
78,18%, huyện Mỹ Tú là 75, 84%) (7, 
10). Điều tra hộ nghèo đói ở các tỉnh 
thuộc đồng bằng sông Cửu Long cũng 
cho những kết quả tương tự, nơi nào có 
tỷ trọng cư dân tộc người thiểu số cư trú 
cao, thì nơi đó tỷ lệ hộ nghèo đói cũng 
cao (7, 10).  

Giữa nghèo đói và phát triển ở các 
tộc người thiểu số có mối liên hệ như thế 
nào? Có thể nói, để phát triển đòi hỏi 
phải nâng cao dân trí. Xóa đói giảm 
nghèo và phát triển giáo dục phụ thuộc 
vào các chiều kích khác nhau, nhưng có 
mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, 
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trong đó học vấn là một biến độc lập 
trong tương quan với vấn đề nghèo đói. 
Một khi giải quyết được vấn đề nghèo 
đói và nâng cao dân trí lại chính là góp 
phần vào việc phát triển nguồn nhân 
lực ở các tộc người thiểu số. Những kết 
quả nghiên cứu của các tổ chức quốc tế 
như OXFAM, Ngân hàng Thế giới chỉ ra 
rằng, mức độ giáo dục liên quan chặt 
chẽ với nghèo đói. Số năm đi học trung 
bình của 20% hộ gia đình nghèo nhất 
chỉ bằng một nửa của 20% hộ giàu nhất. 
Có một khoảng cách đáng kể về tỷ lệ 
biết chữ giữa hai nhóm đỉnh và đáy của 
tháp phân tầng. Kết quả nghiên cứu đó 
cũng cho thấy, tỷ lệ nghèo đói sẽ giảm 
xuống khi trình độ học vấn tăng. Có tới 
90% số người nghèo đói là những người 
chỉ có trình độ phổ thông cơ sở hoặc 
thấp hơn. Ngược lại rất hiếm những 
người có trình độ đại học lại thuộc diện 
nghèo (7, 10). 

ở Việt Nam cũng có tình trạng 
tương tự. Người Khmer có khoảng hơn 
một triệu người, sinh sống ở hầu hết các 
tỉnh thành Nam bộ, nhưng tập trung 
đông đảo ở Sóc Trăng, Trà Vinh, An 
Giang. ở Sóc Trăng người Khmer chiếm 
gần 30% dân số cả tỉnh. Người Khmer 
chiếm trên 50% dân số của 33 xã thuộc 
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 
khăn. Điều tra các hộ nghèo trong 
những năm 1992, 1994 và 1998, theo 
thời gian số hộ đói nghèo có giảm (theo 
thứ tự 67,48%; 64,10% và 33,10%), 
nhưng vẫn ở mức trên 30%. Trong ba 
tộc người sinh sống ở Sóc Trăng, thì 
người Khmer có tỷ lệ hộ đói nghèo cao 
hơn người Việt và người Hoa (14). Tại 
Trà Vinh trong những năm qua với sự 
nỗ lực của các cấp, các ngành, tỷ lệ 
nghèo đói ở người Khmer có giảm, 
nhưng nhìn chung tỷ lệ nghèo đói vẫn ở 

mức cao so với các cộng đồng cư dân 
khác cư trú tại một địa phương. Tại 
huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), người 
Khmer chiếm 5,63% dân số toàn huyện, 
nhưng số người nghèo đói lại chiếm tới 
61,7% tổng số hộ Khmer, cao gấp 4 lần 
so với tỷ lệ hộ nghèo của huyện (15,26%) 
và cao gấp 5 lần tỷ lệ hộ nghèo chung 
của tỉnh (14). ở huyện Cầu Ngang, nơi 
người Khmer chiếm 35% dân số toàn 
huyện, tình hình cũng có nét tương tự. 
“Toàn huyện có 22,9% hộ nghèo mà 
trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đồng 
người Khmer cao hơn rất nhiều so với 
người Việt” (4). ở tỉnh An Giang, tỷ lệ 
nghèo đói của người Khmer cũng khá 
cao. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn ở hai huyện Tri 
Tôn và Tịnh Biên, nơi có đông người 
Khmer sinh sống hộ nghèo chiếm tới 
50% số hộ trong các xã (11, 12). Theo 
thống kê năm 1989, tỷ lệ mù chữ ở 
người Khmer là 48,78%, trong khi đó 
người Mường là 15,10%, người Việt là 
13,38%, người Hoa là 16,40% và người 
Nùng là 23,80%. ở các xã ven biển 
thuộc huyện Vĩnh Châu, tỷ lệ này còn 
cao hơn nhiều (64%). Như là một nghịch 
lý, người Khmer cư trú ở đồng bằng, mà 
tỷ lệ người mù chữ lại cao hơn một số tộc 
người cư trú ở miền núi. Tỷ lệ số người đi 
học chỉ chiếm 12,30%. Những người có 
trình độ trung cấp đến đại học ở người 
Khmer chỉ có 0,18% so với dân số, trong 
khi đó ở người Việt là 1,31% (7).  

Các nghiên cứu gần đây về tình 
hình giáo dục tại Trà Vinh cho thấy, 
hầu như không có sự chuyển biến đáng 
kể. Tại huyện Trà Ôn có tới 88% số hộ 
được phỏng vấn trả lời có con đang đi 
học, nhưng dang dở (14). Các hộ nghèo 
đói ở người Khmer có trình độ học vấn 
thấp. Phần đông những người trên 40 
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tuổi trở lên là mù chữ hoặc chỉ biết viết 
cho đến tốt nghiệp tiểu học. Những 
nghiên cứu của chúng tôi khi triển khai 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng 
kinh tế-xã hội và những giải pháp xóa 
đói giảm nghèo ở người Khmer tỉnh Sóc 
Trăng” (10) cho thấy, hộ nghèo trước hết 
là hộ có thu nhập thấp, thiếu cả nguồn 
vốn, tiền bạc, tài sản, nguồn vốn xã hội, 
đặc biệt là bị hạn chế về nguồn vốn con 
người. Trình độ học vấn cao là cơ hội để 
người nghèo thoát nghèo. Trong khi đó 
trẻ em ở hộ nghèo ít được đi học hơn so 
với trẻ em ở hộ giàu, một phần do bố mẹ 
mù chữ hoặc trình độ học vấn thấp. Các 
hộ nghèo thường đông con, nhưng chi 
phí cho việc học hành lại quá lớn so với 
thu nhập hàng ngày của họ. Chi phí cho 
việc học tập càng lên cao càng tốn kém, 
khiến nhiều gia đình không đủ sức lo 
cho việc học hành của con cái. Mặt khác, 
người nghèo lại hay gặp rủi ro do mất 
mùa, ốm đau, bệnh tật, nợ nần... Khi 
nguồn thu nhập của gia đình bị giảm 
sút do những rủi ro, các gia đình buộc 
phải cho con nghỉ học để giảm các 
khoản chi phí, và việc các em nghỉ học 
lại có thể tham gia giúp cha mẹ kiếm 
thêm thu nhập. Đây là một thực tế tại 
các địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ 
cũng như ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long, nơi chúng tôi có dịp khảo sát.  

Trình độ học vấn thấp hoặc mù chữ 
về lâu dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 
khả năng di động xã hội, chuyển đổi 
nghề nghiệp, thay đổi vị thế xã hội và có 
ý chí về sự thăng tiến xã hội. ở một 
khía cạnh khác, trình độ học vấn thấp 
hoặc mù chữ sẽ dẫn đến khó hình thành 
đội ngũ trí thức dân tộc và như vậy khó 
có thể tạo thành động lực phát triển của 
chính tộc người đó. Với trình độ học vấn 
thấp, người nghèo không có kỹ năng và 

trình độ khoa học kỹ thuật, việc tiếp 
nhận thông tin rất hạn chế. Trong bối 
cảnh đó, để mưu sinh, người nghèo 
Khmer chủ yếu dựa vào lao động giản 
đơn; làm nông nghiệp, tự canh hay làm 
thuê (rất phổ biến). Nguồn thu từ hoạt 
động nông nghiệp hay làm thuê và lao 
động giản đơn là rất thấp, chỉ đủ tái sản 
xuất giản đơn và đây là lý do dẫn đến họ 
dễ bị tổn thương khi gặp rủi ro. 

ở nông thôn Khmer cũng như ở 
những tộc người khác, những người 
tham gia hoạt động phi nông nghiệp cần 
có vốn, kiến thức, trình độ khoa học kỹ 
thuật có thu nhập cao hơn rất nhiều so 
với lao động nông nghiệp (Một nghiên 
cứu ở xã Khánh Hậu, Long An cho thấy, 
xã từ chỗ có 17% người không có đất, 
nhưng do thay đổi cơ cấu kinh tế số hộ 
không có đất tăng lên 36%, thu nhập ở 
đây cao hơn mức thu nhập bình quân 
của tỉnh là 3 lần, cao hơn mức thu nhập 
chung của đồng bằng sông Cửu Long là 
5 lần). Nhưng đối với những người học 
vấn thấp lại không có cơ hội để chuyển 
đổi nghề nghiệp. 

Rõ ràng những người nghèo rơi vào 
một vòng luẩn quẩn nghèo đói không có 
điều kiện để học hành, không nâng cao 
năng lực cạnh tranh. Người nghèo 
không có điều kiện đi học, không có kỹ 
thuật, tay nghề làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp, lao động chân tay hoặc đi 
làm thuê, thu nhập thấp, nhiều rủi ro sẽ 
lại dẫn đến nghèo đói. 

Trình độ học vấn thấp cũng lại là 
rào cản lớn cho người nghèo tiếp nhận 
thông tin, kiến thức, mở rộng mạng lưới 
quan hệ xã hội. ít giao tiếp với bên 
ngoài, trình độ tiếng Việt kém, hạn chế 
khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt làm 
cho người nghèo bị cô lập trong cộng 
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đồng. Không giao tiếp với bên ngoài, với 
người Việt để trao đổi học hỏi, sẽ làm 
thu hẹp mạng lưới xã hội của người 
Khmer. Cũng do học vấn thấp nên người 
nghèo gặp khó khăn khi tiếp cận thông 
tin qua sách vở, báo chí, phát thanh, 
truyền hình,... để có thể nâng cao kiến 
thức về chính sách, về thị trường, giá cả, 
tín dụng, áp dụng những tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật. Tất cả những điều đó 
cùng với tâm lý tộc người, dẫn đến việc 
họ ngại tham gia các cuộc hội họp, tập 
huấn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, từ đó cũng dẫn tới việc họ không 
tận dụng được cơ hội từ sự giúp đỡ của 
cộng đồng để thoát khỏi đói nghèo. 

Mặt khác, cũng vì mù chữ và học 
vấn thấp, người nghèo thường dựa vào 
các tổ chức phi chính thức như họ hàng, 
bà con, người cho vay lãi rồi mới đến 
nhà chùa, các tổ chức chính trị xã hội 
khác như Hội phụ nữ, Hội nông dân... 
Dường như người nghèo ít có cơ hội tiếp 
xúc với mạng lưới chính thức từ phía 
Nhà nước, và do vậy họ cũng ít được 
hưởng lợi từ sự hỗ trợ của mạng lưới 
chính thức hơn. Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ 
xóa đói giảm nghèo chủ yếu giành cho 
người nghèo vay vốn, nhưng trong các 
đợt đi thực tế tại các địa phương của 
chúng tôi, lại có một nghịch lý là người 
giàu vay vốn từ các quỹ này nhiều hơn. 

Tại sao lại như vậy? Bởi vì người 
nghèo ít có cơ hội tiếp xúc với chính quyền 
địa phương, cũng như không am hiểu 
chủ trương chính sách, vì không biết 
chữ, họ không biết thủ tục vay mượn 
vốn phải làm như thế nào, thanh toán, 
thế chấp như thế nào. Mà những quy 
định cũng như các thủ tục này lại phức 
tạp, không dễ dàng gì với họ.  

Như vậy, ở các tộc người thiểu số, 
mà ở đây là người Khmer, có thể thấy 
học vấn thấp song hành với tình trạng 
nghèo đói. Để xóa đói giảm nghèo, phát 
triển và phát triển bền vững, việc nâng 
cao dân trí và trình độ học vấn có thể 
nói là điều kiện tiên quyết cho sự phát 
triển. Trình độ học vấn thấp có thể là 
nguyên nhân của nhiều vấn đề kinh tế 
xã hội, mà trước nhất là vấn đề xóa đói 
giảm nghèo của người Khmer cũng như 
của các tộc người thiểu số sinh sống trên 
lãnh thổ nước ta, trên con đường phát 
triển. Nâng cao trình độ văn hóa của 
người Khmer nói riêng và của các tộc 
người thiểu số nói chung là bước đột phá 
quan trọng giúp họ nắm bắt các cơ hội 
tạo thu nhập, cải thiện cuộc sống và từ 
đó họ mới có cơ hội tốt hơn để tiếp cận 
phúc lợi xã hội, quan trọng hàng đầu là 
giáo dục. Đây cũng là nhân tố quan 
trọng trong việc phát triển và phát triển 
bền vững ở các tộc người thiểu số. 

Để phát triển và phát triển bền 
vững, đòi hỏi phải phát triển nguồn 
nhân lực, mà nguồn nhân lực của một 
quốc gia hay của một tộc người là tổng 
hợp những tiềm năng lao động, trí lực 
và tâm lực của một bộ phận dân số có 
thể tham gia vào các hoạt động kinh tế-
xã hội. Phát triển nguồn nhân lực ở các 
tộc người thiểu số ở nước ta cần một 
cách tiếp cận toàn diện hơn và có những 
giải pháp hiệu quả hơn. 

4. Văn hóa của các tộc người thiểu 
số ở nước ta là sự kế thừa những giá trị 
truyền thống của các tộc người trong 
quá trình cộng cư, giao lưu và tiếp biến 
văn hóa trên lãnh thổ nước ta trải qua 
hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. 
Những giá trị văn hóa truyền thống đó 
đã góp phần làm phong phú những giá 
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trị văn hóa Việt Nam, tạo nên sức mạnh 
để cho dân tộc Việt Nam vượt qua 
những thử thách lớn lao trong đấu 
tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như 
trong xây dựng hòa bình. Trải qua thời 
gian, những giá trị của văn hóa cũng có 
những thay đổi. Có những giá trị ở giai 
đoạn lịch sử trước được đề cao, thì ở giai 
đoạn sau có thể không còn phù hợp nữa, 
trở thành lực cản của phát triển. 

ở các tộc người thiểu số Việt Nam 
cũng có một tình hình tương tự. Để có 
thể phát triển và phát triển bền vững 
đòi hỏi phải hội nhập. Muốn hội nhập 
phải nâng cao dân trí, nâng cao nhân 
lực có đào tạo của chính tộc người đó. 
Mà muốn làm được điều đó thì phải giải 
quyết một cách căn bản tình trạng 
nghèo đói. Giữa nghèo đói và phát triển 
có mối liên hệ với nhau. Không giải 
quyết được nghèo đói khó có thể tạo nên 
động lực để phát triển, nói chi đến phát 
triển bền vững. Tuy nhiên, những di 
sản và hạn chế của lịch sử phát triển 
của một tộc người cần phải nhận thức 
một cách khoa học, mới có thể tìm ra các 
giải pháp để khắc phục. 

Chúng tôi cho rằng, như là một quy 
luật của sự phát triển, những biến đổi 
của văn hóa xã hội thường chậm hơn so 
với những biến đổi kinh tế. Khoa học kỹ 
thuật phát triển mạnh mẽ sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ II, những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật ngày càng có vai trò 
trong đời sống, việc áp dụng các tiến bộ 
khoa học vào sản xuất làm năng suất 
giống cây trồng, vật nuôi tăng, nhưng 
chưa hẳn đã làm thay đổi văn hóa xã 
hội. Cho đến nay, do hoạt động kinh tế 
nông nghiệp vẫn là hoạt động kinh tế 
chính, nên địa bàn sinh sống chủ yếu 
của người Khmer là địa bàn nông thôn 

(trên 90%)(*), quá trình đô thị hóa ở đồng 
bằng sông Cửu Long diễn ra chậm, nên 
quá trình này ít tác động đến đời sống 
của cộng đồng cư dân vùng này, trong 
đó có người Khmer, trong khi những yếu 
tố văn hóa truyền thống vẫn có ảnh 
hưởng trong đời sống cư dân. Mặt khác, 
trình độ dân trí nói chung và trình độ 
lao động qua đào tạo nói riêng ở người 
Khmer thấp so với nhu cầu phát triển. 
Đây lại là rào cản, là khó khăn để phát 
triển và phát triển bền vững của người 
Khmer Nam bộ. 
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